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1. Nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu 

tranh bảo vệ chính pháp của Phật giáo 

miền Nam Việt Nam năm 1963 

Sau năm 1954, đế quốc Mỹ can thiệp 

sâu rộng và trực tiếp vào miền Nam Việt 

Nam, dựng lên chính thể Việt Nam Cộng 

hòa, nhằm chia cắt lâu dài nước Việt 

Nam, biến miền Nam thành thuộc địa 

kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ, ngăn 

chặn “làn sóng đỏ” xuống khu vực Đông 

Nam á. Dưới sự cai trị, quản lý của chính 

quyền Ngô Đình Diệm và sự can thiệp của 

Mỹ, Phật giáo miền Nam Việt Nam không 

chỉ bị phân tán, chia rẽ giữa các tổ chức, 

hội, giáo hội, mà còn bị chính quyền Ngô 

Đình Diệm “thi hành chính sách kỳ thị 

tôn giáo, chỉ tin cậy và ưu đãi những 

người cùng tôn giáo với mình, ngược lại 

bắt bớ, giam cầm, kể cả bắn giết nhiều 

Phật tử chỉ vì họ đã tham gia kháng chiến 

chống Pháp trước đây hay bị tình nghi là 

có cảm tình với Mặt trận Dân tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam” (1); đồng 

thời, cài cắm gián điệp, mật vụ vào bên 

trong các tổ chức Phật giáo nhằm nắm 

giữ, không chế hoặc gây cản trở các hoạt 

động yêu nước của tăng ni, Phật tử (2). 

Điều đó không những cản trở những hoạt 

động sinh hoạt tôn giáo chính đáng của 

tăng ni, Phật tử, mà còn gây ra sự bất 

bình của tăng ni, Phật tử đối với chính 

quyền Ngô Đình Diệm. 

Tình hình trên đã đặt ra cho tăng ni, 

Phật tử miền Nam Việt Nam hai vấn đề 

lớn đòi hỏi cần giải quyết: Một là, thống 

nhất ý chí và hành động của tăng ni và 

Phật tử miền Nam Việt Nam; Hai là, đấu 

tranh chống chính sách kỳ thị tôn giáo, đòi 

chính quyền Sài Gòn tôn trọng tự do tôn 

giáo, tín ngưỡng. Tại Đại hội kỳ II (tháng 

4-1956), Tổng hội Phật giáo Việt Nam xác 

định một số công việc trọng tâm là: “can 

thiệp với chính quyền để tái công nhận 

ngày Phật giáng sinh (ngày 8 tháng 4) như 

một ngày lễ chính thức, công chức được 

nghỉ lễ” (3); “thống nhất tiếng nói Phật giáo 

về phương diện phát thanh và báo chí”, 

“tìm phương diện để thống nhất ý chí và 

hành động của toàn thể Phật giáo đồ trong 

nước” (4). Tiếp đó, tháng 9-1959, Đại hội 

lần thứ III Tổng hội Phật giáo Việt Nam đã 

chủ trương: “Xét vấn đề thống nhất thật sự 

bằng phương pháp tiêu dung 6 tập đoàn 

hiện hữu trong một tổ chức duy nhất” (5). 

Tuy nhiên, ý chí thống nhất Phật giáo chưa 

chín muồi để tiêu dung các tổ chức hội, giáo 

hội thuộc Phật giáo Bắc Tông: Phật giáo 

Tăng già Bắc Việt, Việt Nam Phật giáo (Bắc 

Phần), Giáo hội Tăng già Trung Phần, Việt 

Nam Phật học Trung Phần, Giáo hội Tăng 

già Nam Việt và Hội Phật học Nam Việt. 
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Trong khi giới tăng ni, Phật tử chưa 

thống nhất về ý chí và hành động, thì chính 

quyền Sài Gòn lại tăng cường xâm phạm 

các quyền tự do tín ngưỡng và tiến hành 

chính sách kỳ thị tôn giáo như: bắt bớ, 

giam cầm ban trị sự Phật giáo, Phật tử, 

dùng chiêu bài “liên can với cộng sản” để 

buộc tín đồ Phật tử phải di dân, dụ dỗ cải 

đạo, cấm Phật tử đi chùa… được Hòa 

thượng Thích Tịnh Khiết - Hội chủ Tổng 

hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ trong Thông 

điệp ngày 20-2-1962 (6). 

Khi thăm nhà thờ La Vang ngày 6-5-

1963, Tổng Giám mục Ngô Đình Thục thấy 

dọc đường treo cờ Phật giáo khắp thôn xóm 

để chào mừng ngày Phật đản, lo sợ “cái 

mộng Hồng Y của Thục khó sớm thành sự 

thực vì đã nhiều lần Thục lỡ phúc trình với 

Tòa thánh là dân Việt Nam ngày càng cải 

đạo, càng hướng về giáo hội La Mã” (7) nên 

ngay khi trở về Huế, Ngô Đình Thục đã gọi 

đại biểu chính phủ Trung phần là Hồ Đắc 

Khương đến Tòa giám mục để khiển trách 

và gọi cho Ngô Đình Diệm thông báo tình 

hình, nhấn mạnh sự việc tăng ni, Phật tử 

không tuân theo luật quy định thể thức 

treo cờ của chính phủ. Ngay sau khi biết 

tin, Ngô Đình Diệm ra Công điện số 9195, 

gửi đến các tỉnh miền Nam buộc phải triệt 

hạ cờ Phật giáo. Tuy nhiên, điều đáng lưu 

tâm là: “Người Công giáo trắng trợn vi 

phạm luật treo cờ thì anh em ông Ngô Đình 

Diệm chẳng những không bao giờ đả động 

đến mà còn lấy làm sung sướng vì sự ưu 

thế có tính cách hình thức đó, thế mà năm 

1963, Phật tử treo cờ nhân ngày Phật đản 

thì Ngô Đình Thục tức giận đặt vấn đề thể 

lệ treo cờ” (8). Đây là biểu hiện rõ ràng cho 

sự kỳ thị, chèn ép Phật giáo của chính 

quyền Ngô Đình Diệm. 

Ngày 7-5-1963, trong lúc Phật tử, người 

dân Huế và Thừa Thiên chuẩn bị làm lễ 

Phật đản thì cảnh sát đến tận nhà buộc hạ 

cờ Phật giáo. Trước biện pháp bất bình 

đẳng tôn giáo, Hội chủ Tổng hội Phật giáo 

Thích Tịnh Khiết cùng với một số tăng sĩ 

đến gặp Tỉnh trưởng Thừa Thiên yêu cầu 

can thiệp để khỏi hạ cờ Phật giáo, bên 

ngoài có khoảng 5.000 tín đồ Phật tử chờ 

đợi thông tin của chính quyền. Tỉnh trưởng 

Thừa Thiên giải thích là do có sự hiểu lầm 

từ cấp trên, nhận khuyết điểm của cảnh 

sát và cho xe phóng thanh loan báo quyết 

định không cấm treo cờ Phật giáo khắp 

thành phố (9). 

Ngày 8-5-1963, tại Huế, tăng ni, Phật 

tử tổ chức lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên 

chùa Từ Đàm. Tại sân chùa Từ Đàm, 

Thượng tọa Thích Trí Quang - Hội trưởng 

Phật giáo Trung Phần đã lên diễn đàn bày 

tỏ ý kiến rằng: “nguyện vọng của các Phật 

giáo đồ đòi hỏi bài lệnh treo cờ và yêu cầu 

chính phủ hủy bỏ Dụ số 10 để thi hành 

chính sách bình đẳng tôn giáo, là những 

nguyện vọng chính đáng, có tính cách xây 

dựng, không những lợi riêng cho Phật giáo 

cùng các tôn giáo khác, mà còn lợi ích cho 

chính quyền nữa” (10). Lễ rước Phật trở 

thành cuộc biểu tình với các biểu ngữ đòi 

bình đẳng tôn giáo và phản đối chính sách 

kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình 

Diệm, như: “Chúng tôi đã đến lúc bị bắt 

buộc phải tranh đấu cho chủ trương tôn 

giáo bình đẳng”, “Chúng tôi không từ chối 

một hy sinh nào”, “Phản đối chính sách bất 

công, gian ác” (11),... Sau đó, Thượng tọa 

Thích Đôn Hậu “cử hành phần lễ Phật và 

rồi đoàn rước Phật vui vẻ phân tán” (12). 

Chương trình đài phát hành Huế lúc 20 

giờ cùng ngày không phát thanh Lễ Phật 

đản như thông báo. Do nhiều nguyên nhân 

mà số lượng đồng bào Phật tử và người dân 

lên đến 10.000 người “đã đến đài để tìm 

hiểu nguyên do” (13). Sau một lúc quanh co 

thì được trả lời là do chính quyền không 

cho phép. Đồng bào Phật tử và người dân 
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yêu cầu phát thanh chương trình Lễ Phật 

đản. Trong lúc Thượng tọa Thích Trí 

Quang trao đổi giải pháp dung hòa với 

Giám đốc Đài Phát thanh Huế và Tỉnh 

trưởng Thừa Thiên về vấn đề phát thanh 

chương trình, thì ở bên ngoài Phó Tỉnh 

trưởng nội an Đặng Sĩ đã ra lệnh đàn áp để 

giải tán “đám đông biểu tình”. Kết quả “có 

14 người bị thương, 8 người bị giết bằng 

súng, lựu đạn và xe thiết giáp, trong số 8 

người chết có 6 thanh thiếu nhi, 2 em bị 

cán mất nửa đầu, xương sọ bị vụn tan 

không nhìn được mặt, và một em bị nát 

hẳn đầu” (14). Máu của đồng bào Phật tử 

đã đổ, cuộc đấu tranh bảo vệ chính pháp 

của Phật giáo miền Nam Việt Nam cũng 

bắt đầu từ đó. 

2. Các giai đoạn của cuộc đấu tranh 

bảo vệ chính pháp của tăng ni, Phật tử 

miền Nam Việt Nam năm 1963 

Đòi chính quyền Ngô Đình Diệm nhằm 

đáp ứng 5 nguyện vọng chính đáng của 

đồng bào Phật tử (8/5 - 16/6/1963) 

Ngày 9-5-1963, Tổng hội Phật giáo Việt 

Nam gửi đến các tăng ni và toàn thể đồng 

bào Phật tử “một tâm thư kêu gọi sự bình 

tĩnh sáng suốt và chuẩn bị cho cuộc tranh 

đấu vì chính nghĩa” (15). Ngày 10-5, các 

cấp lãnh đạo Phật giáo ở miền Nam đã họp 

tại chùa Từ Đàm (Huế) thống nhất ra 

Tuyên ngôn yêu cầu chính quyền Sài Gòn: 

1) Thu hồi vĩnh viễn công điện triệt hạ cờ 

Phật giáo; 2) Phật giáo phải được hưởng 

một chế độ đặc biệt như các hội truyền giáo 

Thiên chúa đã được ghi nhận trong Dụ số 

10 về hiệp hội; 3) Chấm dứt tình trạng bắt 

bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo; 4) Yêu cầu 

cho tăng ni, Phật tử được tự do truyền đạo 

và hành đạo; 5) Đền bù xứng đáng cho 

những nạn nhân tại Đài phát thanh Huế 

và kẻ chủ mưu phải bị trừng trị đúng mức 

(16). Nhận thấy sự thiếu thiện chí của 

chính quyền Ngô Đình Diệm, ngày 16-5-

1963, phái đoàn Phật giáo tổ chức một cuộc 

họp báo tại chùa Xá Lợi (Sài Gòn), công bố 

Tuyên ngôn về đường lối bảo vệ chính pháp 

và vạch trần chính sách kỳ thị tôn giáo của 

chính quyền Ngô Đình Diệm. Bộ trưởng Bộ 

Công dân vụ Ngô Trọng Hiếu tham dự họp 

báo chỉ lặp đi lặp lại lối giải thích: “Tổng 

thống Diệm chỉ muốn “quốc kỳ được tôn 

trọng” mà không hề đề cập đến những 

nguyện vọng của Phật giáo” (17). 

Trước sự vu cáo của chính quyền Ngô 

Đình Diệm cho rằng “cuộc đấu tranh của 

Phật giáo là do Cộng sản điều động và chỉ 

làm lợi cho Việt cộng” (18), ngày 23-5-1963, 

các lãnh đạo Phật giáo miền Nam đã công 

bố bản phụ đính kèm bản Tuyên ngôn ngày 

10-5-1963 tại chùa Từ Đàm, nhằm giải 

thích rõ quan điểm của Tổng hội Phật giáo 

Việt Nam về những vấn đề chính yếu trong 

bản Tuyên ngôn: 1) Không chủ trương lật 

đổ chính phủ mà chỉ nhằm đến sự thay đổi 

chính sách của chính phủ; 2) Không có kẻ 

thù và cũng không xem ai là kẻ thù; 3) Đấu 

tranh cho bình đẳng tôn giáo trong khuôn 

khổ của lý tưởng công bằng xã hội; 4) Đấu 

tranh bất bạo động; 5) Không chấp nhận sự 

lợi dụng của các lực lượng khác vào cuộc 

tranh đấu cho bình đẳng tôn giáo và công 

bằng xã hội. Đến ngày 25-5-1963, ủy ban 

Liên phái bảo vệ Phật giáo được thành lập, 

với nhiều tổ chức, hội, giáo hội thành viên 

(19). Các tổ chức, hội, giáo hội: Giáo hội 

Tăng già Nam Việt, Giáo hội Tăng già Bắc 

Việt (tại miền Nam), Giáo hội Tăng già 

Nguyên thủy Việt Nam, Giáo hội 

Theravada (người Việt gốc Campuchia), 

Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Hội Việt 

Nam Phật giáo (Bắc Phần), Phật tử 

Theravada, Hội Phật học Nam Việt đã ra 

Tuyên ngôn ủng hộ năm nguyện vọng tối 

thiểu của Tuyên ngôn ngày 10-5-1963 và 

quyết đoàn kết đến cùng trong cuộc đấu 

tranh bất bạo động và hợp pháp để thực 
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hiện các nguyện vọng chính đáng ấy (20). 

Ngày 27-5-1963, Tổng hội Phật giáo 

Việt Nam gửi Thông bạch cho toàn thể 

tăng ni, Phật tử yêu cầu lập linh vị các 

Phật tử mất vì đạo tại Huế trong ngày 

Phật đản theo phật lịch năm 2507 và yêu 

cầu các tổ chức, giáo phái tham gia tích cực 

vào cuộc đấu tranh công khai vì năm 

nguyện vọng tín ngưỡng thuần túy của 

Phật giáo. Đến ngày 29-5, Tổng hội Phật 

giáo Việt Nam gửi đến các tăng ni, Phật tử 

lời kêu gọi hưởng ứng tuyệt thực 48 giờ, bắt 

đầu từ ngày 30-5-1963, đồng thời gửi văn 

thư đến Ngô Đình Diệm ý nghĩa của buổi 

tuyệt thực là “hướng nguyện vào sự hoàn 

mãn năm nguyện vọng của Phật giáo đồ đã 

nêu trong Tuyên ngôn” (21). 

Hơn ba tuần trôi qua, đến ngày 29-5-

1963, chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn giữ 

lập trường cũ và ra thông tri xác nhận 

quan điểm “tôn trọng tự do tín ngưỡng, 

không kỳ thị tôn giáo, chỉ quy định việc 

treo cờ vì tôn trọng quốc kỳ” (22), mà không 

giải quyết năm nguyện vọng của đồng bào 

Phật giáo. Đến đầu tháng 6-1963, trước 

tình hình căng thẳng giữa Phật giáo và 

chính quyền miền Nam, nhất là ở Huế, Ngô 

Đình Diệm đã triệu tập Tỉnh trưởng Thừa 

Thiên và Phó Tỉnh trưởng bảo an về Sài 

Gòn, đợi lệnh ở Bộ Nội vụ (ngày 1-6) và 

thành lập ủy ban liên bộ (ngày 4-6) để hợp 

tác cùng ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo 

giải quyết các nguyện vọng của tăng ni, 

Phật tử miền Nam. 

Ngày 5-6-1963, phiên họp đầu tiên giữa 

ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo với ủy 

ban liên bộ được tổ chức. Song “những 

hành động chống phá Phật giáo vẫn tiếp 

tục xảy ra tại các địa phương và ngay giữa 

thủ đô Sài Gòn” (23). Ngày 9-6, Thượng tọa 

Thích Thiện Hoa, thành viên trong cuộc 

họp giữa hai ủy ban đã nhấn mạnh: “Cuộc 

hội đàm ngày 5-6-1963 giữa ủy ban liên 

phái và ủy ban liên bộ chưa đạt đến một 

thỏa thuận nào cả” (24). 

Pháp nạn Phật giáo hiện ra trước mắt 

tăng ni, Phật tử miền Nam. Tinh thần hòa 

bình, hỷ xả của Phật giáo đồ miền Nam đã 

phát huy đến cao độ. Trong khi đó, chính 

quyền Ngô Đình Diệm vẫn thực thi các 

chính sách kỳ thị tôn giáo, cản trở sự tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo đối với Phật giáo. Mối 

quan hệ giữa Phật giáo và chính quyền 

Ngô Đình Diệm ngày càng căng thẳng. Để 

“khai ngộ” giới lãnh đạo chính quyền Ngô 

Đình Diệm, kêu gọi dư luận tiến bộ quan 

tâm đến tăng ni, Phật tử miền Nam trước 

sự kỳ thị, đàn áp của chính quyền Ngô 

Đình Diệm, Phật giáo miền Nam cần có 

những hành động quyết liệt hơn nữa trước 

Pháp nạn. Ngày 11-6-1963, tại ngã tư Lê 

Văn Duyệt - Phan Đình Phùng, Hòa 

thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu, hy 

sinh nhục thể cho cuộc đấu tranh bảo vệ 

chính pháp. 

Bất ngờ trước hành động xả thân vì đạo 

của Hòa thượng Thích Quảng Đức, lo sợ 

viễn cảnh bất ngờ tiếp theo của giới Phật 

giáo miền Nam ảnh hưởng đến chính 

quyền Ngô Đình Diệm, ngày 12-6-1963, ủy 

ban liên bộ vội vã đề nghị ủy ban liên phái 

bảo vệ Phật giáo hội kiến để giải quyết bất 

đồng. Cũng trong ngày 12-6, qua Đài phát 

thanh Sài Gòn, Ngô Đình Diệm kêu gọi 

tăng ni, đồng bào Phật tử bình tĩnh và đề 

nghị cho Quốc hội lập ủy ban đặc biệt 

nghiên cứu sửa đổi Dụ số 10 (25). 

Ngày 14-6-1963, phiên họp lần thứ hai 

giữa ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo, 

Tổng hội Phật giáo Việt Nam với ủy ban 

liên bộ về việc giải quyết năm nguyện vọng 

của Phật giáo. Đến ngày 16-6, ủy ban liên 

phái bảo vệ Phật giáo và ủy ban liên bộ 

nhất trí ra Thông cáo chung giải quyết 5 
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nguyện vọng chính đáng của Phật giáo, xác 

định những điểm cơ bản thỏa hiệp về cách 

treo cờ Phật giáo và quốc kỳ; tách hiệp hội 

có tính chất tôn giáo ra khỏi Dụ số 10 và 

lập một quy chế phối hợp với tính cách đặc 

biệt về nhu cầu sinh hoạt của những hiệp 

hội tôn giáo; vấn đề bắt bớ và giam giữ 

Phật giáo đồ; tự do truyền giáo và hành 

giáo. Thông cáo chung được ký kết sau khi 

được Hội chủ Tổng hội Phật giáo và Ngô 

Đình Diệm duyệt y, đã được loan truyền 

ngay giữa mờ sáng bằng xe phóng thanh, 

điện đánh đến các tỉnh và đài phát thanh 

chính quyền (26). 

Đòi chính quyền Ngô Đình Diệm thi 

hành Thông cáo chung giải quyết năm 

nguyện vọng chính đáng của Phật giáo 

(16/6 - 20/8/1963) 

Sau khi đạt được những thỏa thuận cơ 

bản về năm nguyện vọng chính đáng của 

Phật giáo, lo sợ lực lượng khác khai thác ưu 

thế của đồng bào Phật tử ảnh hưởng đến 

việc thi hành Thông cáo chung giữa Phật 

giáo với chính quyền, ngày 17-6, Hội chủ 

Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra Thông 

bạch kêu gọi giáo đồ “chấp hành nghiêm 

chỉnh luật pháp quốc gia và thành tâm cầu 

nguyện cho bản Thông cáo chung được 

chính phủ Ngô Đình Diệm thi hành đúng 

đắn” (27). 

Mặc dù đã duyệt y Thông cáo chung, 

nhưng ngay trong ngày 16-6-1963, Ngô 

Đình Diệm lại ra mật lệnh thực hiện “Kế 

hoạch nước lũ” nhằm phân hóa và cô lập 

chùa chiền, tăng ni, Phật tử, trấn áp và thủ 

tiêu tinh thần đấu tranh của Phật giáo 

(28). Ngày 18-6, Văn phòng Tổng thống 

phủ ban hành công điện tối mật lệnh “tạm 

thời nhún nhường họ”, song nhấn mạnh 

đến việc “chuẩn bị dư luận cho giai đoạn 

tiến công mới” và “theo dõi, điều tra thanh 

trừng những phần tử Phật giáo bất mãn và 

trình thượng cấp, kể cả sĩ quan và công 

chức cấp cao” (29). Vì vậy, cuộc đấu tranh 

bảo vệ chính pháp của Phật giáo miền Nam 

tiếp tục diễn ra và ngày càng sôi nổi, rộng 

khắp bởi việc thiếu nghiêm chỉnh và phá 

hoại Thông cáo chung của chính quyền Ngô 

Đình Diệm. 

Về vấn đề quốc kỳ và Phật kỳ, Bộ Nội vụ 

Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 

358-BNV/KS ngày 9-7-1963 về thể thức 

treo cờ Phật giáo cho Tổng hội Phật giáo 

Việt Nam, song Phật kỳ không phải riêng 

của tổ chức, cá nhân nào, mà của tất cả các 

tông phái, đoàn thể Phật giáo, nên bị giới 

tăng ni, Phật tử phản đối nội dung Nghị 

định. Về vấn đề đàn áp Phật giáo tại Đài 

phát thanh Huế ngày 8-5-1963, chính 

quyền Sài Gòn đưa ra Thông cáo ngày 11-

7-1963, đổ lỗi nguyên nhân cho “Việt cộng 

gây ra”, nhưng thực chất do chính sách kỳ 

thị tôn giáo của Ngô Đình Diệm và thế lực 

Thiên Chúa giáo của Ngô Đình Cẩn. Về 

vấn đề hành đạo, chính quyền Sài Gòn 

kiểm soát chặt chẽ, hạn chế và cản trở; 

ngăn chặn tăng ni đi lại trên đường phố; có 

nơi còn tổ chức mít tinh lên án Phật giáo 

(Phú Yên, Bình Định), phong tỏa chùa 

chiền (Quảng Trị),… Ngày 26-6, Ngô Đình 

Nhu cho rằng: “những biến động vừa qua là 

chiến dịch bất tuân pháp luật do các nhà 

sư “cuồng tín”, “thiếu giáo dục”, “thiếu học 

tập” xách động” (30). Bên cạnh đó, ngày 12-

7, chính quyền Sài Gòn còn ủng hộ một số 

người trong phái Lục Hòa thành lập Giáo 

hội Phật giáo Cổ sơn môn, đối trọng với lực 

lượng đấu tranh của ủy ban liên phái bảo 

vệ Phật giáo và Tổng hội Phật giáo Việt 

Nam. Những hành động đó làm cho giới 

tăng ni, Phật tử ngày càng bất mãn, phẫn 

uất và liên tiếp có những hành động đấu 

tranh bảo vệ chính pháp. 

Ngày 16-7-1963, Tổng hội Phật giáo 

Việt Nam và ủy ban liên phái bảo vệ Phật 

giáo ra Thông bạch phát động phong trào 
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đấu tranh đòi thực thi Thông cáo chung. 

Phong trào đấu tranh được mở đầu bằng 

cuộc biểu tình trước nhà riêng của Đại sứ 

Mỹ từ 9 giờ đến 11 giờ, với sự tham gia của 

khoảng 300 tăng ni, Phật tử để yêu cầu Mỹ 

“hãy làm tất cả những gì có thể để cứu 

nguy cho hàng triệu tín đồ Phật giáo Việt 

Nam” vì Thông cáo chung không được thi 

hành (31). Sau đó, nhiều buổi tuyệt thực, 

cuộc biểu tình đấu tranh bảo vệ chính pháp 

diễn ra ở khắp nơi ở miền Nam. Trong khi 

đó, chính quyền Sài Gòn ngoan cố tiếp tục 

thực hiện chính sách kỳ thị tôn giáo đối với 

Phật giáo, bắt bớ, giam cầm và đối xử tàn 

nhẫn đối với tăng ni, Phật tử biểu tình, 

tuyệt thực và nghiêm trọng hơn, ngày 3-8-

1963, Trần Lệ Xuân lấy danh nghĩa người 

đứng đầu phong trào phụ nữ liên đới và 

phụ nữ bán quân sự phát biểu miệt thị sư 

sãi, lên án Phật giáo và kêu gọi chống lại 

Thông cáo chung. 

Không khí giữa giới tăng ni, Phật tử với 

chính quyền Ngô Đình Diệm ngày càng 

căng thẳng, các hành động tự thiêu của Đại 

đức Nguyên Hương ở Phan Thiết (ngày 4-

8), Đại đức Thanh Tuệ tại Huế (ngày 13-8), 

Ni cô Diệu Quang tại Ninh Hòa (ngày 15-

8), Hòa thượng Thích Tiêu Diêu tại chùa 

Từ Đàm (Huế, ngày 16-8), chặt đứt ngón 

tay của Sư nữ Âu Dương trước Phật đường 

Linh Sơn (ngày 9-8), Nữ sinh Mai Thuyết 

An tại chùa Xá Lợi (ngày 12-8) đã làm cho 

phong trào đấu tranh Phật giáo của tăng 

ni, Phật tử ngày càng dâng cao. Sáng ngày 

11-8-1963 và ngày 18-8-1963, dưới sự chủ 

trì của Thượng tọa Thích Thiện Hoa, hơn 

10 nghìn Phật tử đến chùa Xá Lợi, tuyệt 

thực làm lễ cầu siêu cho các tăng ni, Phật 

tử đã hy sinh vì chính pháp. Cuộc tranh 

đấu bất bạo động của Phật giáo đã đến thời 

điểm gay go quyết liệt. Lòng bảo vệ chính 

pháp của đồng bào Phật tử đã sôi lên cực 

độ trước mọi hành động phát xít, xảo trá, 

bịp bợm của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Phía ủy ban liên phái đặt vấn đề tiên 

quyết buộc chính quyền Ngô Đình Diệm 

phải thực thi Thông cáo chung, mới bàn 

đến vấn đề thỏa hiệp; đồng thời tích cực 

hướng dẫn Phật tử tranh đấu bất bạo động 

để bảo vệ chính pháp đến thành công (32). 

Trước tình hình đó, ngày 20-8, Ngô 

Đình Diệm triệu tập Hội đồng chính phủ, 

nhấn mạnh “phải hành động cương quyết 

và lãnh trách nhiệm trước lịch sử thì có tin 

Việt cộng sắp tràn ngập lãnh thổ” và ban 

hành thiết quân luật, lệnh giới nghiêm trên 

toàn lãnh thổ và giao quân đội bảo vệ an 

ninh, trật tự (33). Sau đó, chính quyền Sài 

Gòn tiến hành bao vây, lục soát các chùa 

Xá Lợi, ấn Quang, Kỳ Viên, bắt nhân sự 

ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo. Trên 

toàn miền Nam, có trên 1.400 tăng ni và 

Phật tử bị bắt, trong đó có Hòa thượng 

Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật 

giáo Việt Nam, lãnh đạo đứng đầu ủy ban 

liên phái bảo vệ Phật giáo (34). Thông qua 

Đài phát thanh, Ngô Đình Diệm “vu khống 

Phật giáo là cộng sản, chùa chiền chứa vũ 

khí, đạn dược, tài liệu âm mưu lật đổ chính 

phủ” (35). Phản đối chính sách đàn áp Phật 

giáo của Ngô Đình Diệm, giáo sư Vũ Văn 

Mẫu - một Phật tử nhiệt thành, đã xuống 

tóc (cạo trọc) và trình đơn từ chức Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa. 

Giai đoạn chính phủ Mỹ có thái độ cứng 

rắn về vấn đề Phật giáo, can thiệp và hỗ trợ 

đảo chính Ngô Đình Diệm, thành lập chính 

quyền mới ở miền Nam (8/1963 - 2/11/1963) 

Mất người lãnh đạo, cuộc đấu tranh bảo 

vệ chính pháp của tăng ni, Phật tử tạm lắng 

xuống. Phật giáo miền Nam Việt Nam bước 

vào giai đoạn sinh tử, nguy nan hơn bao giờ 

hết. Song dư âm của cuộc đấu tranh bảo vệ 

Phật giáo còn rất lớn, tác động trực tiếp đến 

chính sách của Ngô Đình Diệm và sự can 

thiệp của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 
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Những hành động đàn áp Phật giáo của 

chính quyền Ngô Đình Diệm dường như đã 

dần mờ nhạt mục tiêu mà Mỹ đã dựng nên 

chính quyền này, do vậy chính quyền Mỹ 

đã có động thái cứng rắn đối với chính 

quyền Ngô Đình Diệm. Vài ngày sau khi 

chính quyền Sài Gòn tấn công vào chùa, 

bắt ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo, 

Henry Cabot Lodge đến Sài Gòn, thay thế 

ông Frederick E. Nolting làm Đại sứ Mỹ tại 

Việt Nam. Việc bổ nhiệm Henry Cabot 

Lodge - một nhân vật nổi tiếng của Đảng 

Cộng hòa và cũng là cựu đối thủ chính trị 

của Tổng thống John F. Kennedy, cho thấy 

một thái độ cứng rắn mới của Mỹ đối với 

chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Sau khi đến Sài Gòn, ngày 23-8-1963, 

Đại sứ Henry Cabot Lodge đã làm trầm 

trọng hơn mối quan hệ với chính quyền 

Ngô Đình Diệm, khi để Thượng tọa Thích 

Trí Quang và Đại đức Thích Nhật Thiện 

trú ẩn tại nơi của phái đoàn kinh tế Mỹ bên 

cạnh chùa Xá Lợi (9 ngày sau, hai nhà sư 

rời khỏi phái bộ Mỹ; đến tối ngày 1-9, 

Thượng tọa Thích Trí Quang cùng hai tăng 

sinh đến trú ẩn tại Tòa đại sứ Mỹ, Đại sứ 

Henry Cabot Lodge đã từ chối yêu cầu của 

chính quyền Sài Gòn rằng giao vị sư chạy 

trốn cho chính quyền) (36). Tuy nhiên, 

chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn tiếp tục 

sử dụng thiết quân luật, giới nghiêm làm 

vỏ bọc đàn áp tăng ni, Phật tử. Trước thái 

độ ngoan cố của Ngô Đình Diệm, ngày 24-

8, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi công điện đến Đại 

sứ quán Mỹ tại Việt Nam, xác định rõ trước 

hết: “Chính quyền Mỹ không thể chấp 

nhận các hành động chống lại các Phật tử 

do Ngô Đình Nhu và những người cộng tác 

của ông ta thực hiện dưới vỏ bọc của thiết 

quân luật” và “Cần có những hành động 

kịch tính kịp thời để khắc phục tình hình, 

bao gồm việc bãi bỏ Dụ số 10, trả tự do cho 

các tăng ni bị bắt,...” (37). Chính phủ Mỹ 

xác định vai trò trung tâm của hành động 

đàn áp tăng ni, Phật tử là do cố vấn chính 

trị Ngô Đình Nhu, từ đó yêu cầu Ngô Đình 

Nhu rút khỏi chính trường Việt Nam Cộng 

hòa; mặc dù Ngô Đình Diệm còn nhiều 

thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ 

xâm lược thực dân kiểu mới, song chính 

quyền Mỹ vẫn cố gắng duy trì và củng cố 

vai trò của Ngô Đình Diệm và hy vọng ông 

ta có thể đưa Ngô Đình Nhu ra khỏi chính 

trường một cách hợp lý. Do đó, Bộ Ngoại 

giao Mỹ nhấn mạnh: “phải nói với các nhà 

lãnh đạo quân sự chủ chốt [của chính 

quyền Sài Gòn - TG] rằng Mỹ sẽ thấy 

không thể tiếp tục hỗ trợ chính quyền Sài 

Gòn về mặt quân sự và kinh tế trừ khi các 

bước trên được thực hiện ngay lập tức mà 

chúng tôi nhận thấy đòi hỏi phải loại bỏ 

Nhu khỏi chính trường. Chúng tôi mong 

muốn cho Ngô Đình Diệm cơ hội phù hợp 

để loại bỏ Nhu, nhưng nếu ông ấy vẫn 

ngoan cố, thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận 

hàm ý rõ ràng rằng chúng tôi không thể 

ủng hộ Ngô Đình Diệm nữa” (38). Để thực 

hiện hành động trên, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ 

rõ: “Đại sứ và phái đoàn quốc gia nên khẩn 

trương kiểm tra tất cả các khả năng lãnh 

đạo thay thế và lập kế hoạch chi tiết về 

cách chúng ta có thể đưa ra sự thay thế của 

ông Ngô Đình Diệm nếu điều này trở nên 

cần thiết” (39). 

Ngày 26-8-1963, chính quyền Ngô Đình 

Diệm thành lập “ủy ban bảo vệ Phật giáo 

thuần túy”, tiếp tục vu khống các vị lãnh 

đạo ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo “bị 

cộng sản lợi dụng và có ý đồ hoạt động 

chính trị” (40). Quyền lực chính trị quốc gia 

gắn liền với dân cư, mà Phật giáo là một 

tôn giáo “bản địa hóa”, hằn sâu trong tâm 

thức người Việt Nam từ lâu đời, thành một 

yếu tố truyền thống của dân tộc, chiếm 

khoảng 90% dân số ở miền Nam, thì việc 

ngoan cố đàn áp Phật giáo của chính quyền 
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Ngô Đình Diệm đã châm ngòi cho những ý 

định chống lại Ngô Đình Diệm ngay trong 

nội bộ chính quyền Sài Gòn. Điện từ Trung 

ương Cục Tình báo Sài Gòn về cơ quan 

ngày 10-9-1963 nêu rõ: “Khủng hoảng 

Phật giáo. Tin tưởng rằng chính quyền Sài 

Gòn rõ ràng không có khái niệm về kết quả 

sẽ xuất phát từ các hạn chế của chính 

quyền Sài Gòn trước ngày 8-5. Sau ngày 8-

5, chính quyền Sài Gòn đã đánh giá thấp 

mức độ nghiêm trọng của tình hình và di 

chuyển một cách miễn cưỡng và quá chậm 

chạp... các tướng lĩnh đã có một số suy nghĩ 

về việc nắm quyền lực chính phủ nhưng 

không thống nhất, kiên quyết hoặc xúc tiến 

hành động để chuẩn bị đảo chính” (41). 

Yêu cầu đưa Ngô Đình Nhu ra khỏi 

chính trường của chính phủ Mỹ không được 

Ngô Đình Diệm tán thành và bị đáp trả 

bằng việc bị Ngô Đình Nhu hăm dọa đặt vấn 

đề trao đổi với lực lượng cách mạng. Trong 

một cuộc trao đổi với Đại sứ Henry Cabot 

Lodge, Ngô Đình Nhu nói rằng sẽ rời khỏi 

chính quyền Ngô Đình Diệm vĩnh viễn sau 

khi thiết quân luật được dỡ bỏ, song lại hăm 

dọa Đại sứ Henry Cabot Lodge: “Tôi rất hữu 

ích cho Việt Nam vì tôi hiện là người trung 

gian được Việt cộng chấp nhận cho cuộc đối 

thoại của họ. Tuy nhiên, để nhấn mạnh 

hành động điên rồ mà ông đang phạm phải, 

tôi sẵn sàng hành động, nếu chúng ta có thể 

đạt được thỏa thuận” (42). Từ đây, sự căng 

thẳng giữa chính quyền Ngô Đình Diệm với 

chính phủ Mỹ đã lên đến đỉnh điểm, báo 

hiệu một cuộc đảo chính quân sự được dàn 

xếp bởi người Mỹ sắp xảy ra. Trước áp lực từ 

chính quyền Mỹ, ngày 27-9-1963, Ngô Đình 

Diệm dỡ bỏ thiết quân luật. Những cuộc đàn 

áp Phật giáo và sinh viên đã khiến bầu 

không khí chính trị ở Sài Gòn trở nên ngột 

ngạt với những tin đồn về các cuộc đảo chính 

sắp xảy ra. 

Ngày 10-9-1963, Trần Lệ Xuân dẫn đầu 

phái đoàn tham dự Hội nghị quốc tế nghị sĩ 

tại Nam Tư, song mục tiêu chính là đến các 

nước Âu - Mỹ để “giải độc” dư luận quốc tế 

về vấn đề Phật giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

hành động giải độc với những câu nói thiếu 

thiện cảm, lăng mạ tăng ni, Phật tử của 

Trần Lệ Xuân càng làm cho quốc tế quan 

tâm đến việc đàn áp Phật giáo của chính 

quyền Ngô Đình Diệm.   

Tháng 9-1963, Bửu Hội - con trai của 

Sư bà Diệu Huệ, đến New York để tìm hiểu 

dư luận Mỹ về vấn đề Phật giáo miền Nam 

Việt Nam. Đại sứ Bửu Hội nhận thức rằng, 

áp lực từ nước ngoài thay mặt cho Phật tử 

có thể hữu ích, nhưng “chìa khóa của cuộc 

khủng hoảng là đảm bảo rằng Ngô Đình 

Diệm thực hiện một cách trung thực các 

điều khoản thỏa hiệp năm nguyện vọng mà 

ông đã ký với các Phật tử vào tháng Sáu” 

(43). Đến ngày 16-10, Đại hội đồng Liên 

hợp quốc ra quyết nghị cử một phái đoàn 

sang Việt Nam điều tra chính quyền Ngô 

Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Ngày 24-10, 

phái đoàn Liên hợp quốc đến Sài Gòn thực 

hiện nhiệm vụ điều tra và bảo vệ Phật giáo. 

Cũng trong thời gian này, đồng bào Phật tử 

chứng kiến tiếp tục hành động tự thiêu của 

Đại đức Thích Quảng Hương tại chợ Bến 

Thành (ngày 5-10) và Đại đức Thích Thiện 

Mỹ tại công trường Hòa Bình, nhà thờ Đức 

Bà (ngày 27-10), là minh chứng phản bác 

quan điểm không đàn áp Phật giáo của 

Diệm - Nhu, góp phần làm cho phái đoàn 

của Liên hợp quốc hiểu rõ Pháp nạn Phật 

giáo Việt Nam năm 1963. 

ở miền Nam Việt Nam, trong tháng 9 

và 10-1963, nhằm nhanh chóng chấm dứt 

tình trạng đàn áp Phật giáo của chính 

quyền Ngô Đình Diệm, “Đại sứ Mỹ đã đưa 

ra một kế hoạch táo bạo nhằm thay đổi 

chính phủ [miền Nam - TG] Việt Nam ở 

cấp cao nhất. Ông không quan tâm đến việc 
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cố gắng xoa dịu căng thẳng trong nước, ít 

nhất là bằng cách sử dụng chính sách 

ngoại giao kiên nhẫn và nhẹ nhàng” (44). 

Ngày 1-11-1963, Hội đồng các tướng lĩnh 

mà người đứng đầu là Dương Văn Minh - 

một tín đồ Phật giáo, đã phát động cuộc 

đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình 

Diệm. Sau khi đảo chính thành công, Hội 

đồng Quân nhân cách mạng được thành 

lập, do Dương Văn Minh là Chủ tịch, nắm 

quyền quản lý miền Nam Việt Nam, trả tự 

do cho các tăng ni, Phật tử bị chính quyền 

Ngô Đình Diệm bắt. Hoạt động sinh hoạt 

Phật giáo của tăng ni, Phật tử được chính 

quyền mới bảo đảm. Từ đây, cuộc đấu 

tranh bảo vệ chính pháp của tăng ni, Phật 

tử miền Nam, đòi tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo, chống chính sách kỳ thị của chính 

quyền Ngô Đình Diệm kết thúc. 

3. Hình ảnh tự thiêu của Hòa thượng 

Thích Quảng Đức trong cuộc đấu tranh 

bảo vệ chính pháp của tăng ni, Phật tử 

miền Nam Việt Nam năm 1963 

Sáng ngày 11-6-1963, trên 800 tăng ni, 

Phật tử tập trung tại Phật Bửu tự, sau 

lưng Tam Tông miếu để làm lễ cầu siêu cho 

8 Phật tử mất vì đạo trong ngày Phật đản 

theo Phật lịch năm 2507 tại Huế. Sau buổi 

lễ, mọi người đã diễu hành trong trật tự, im 

lặng qua đường Phan Đình Phùng dẫn đầu 

là chiếc xe hiệu Austin số TBA 599 chở Hòa 

thượng Thích Quảng Đức. Khi đến ngã tư 

Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, chiếc xe 

dừng lại như để sửa chữa; các tăng ni tập 

trung thành một vòng tròn bao quanh ngã 

tư; Hòa thượng Thích Quảng Đức từ trong 

xe bước ra, ngồi xuống ngã tư, một nhà sư 

đã giúp Hòa thượng Thích Quảng Đức tẩm 

xăng vào áo, sau đó Hòa thượng Thích 

Quảng Đức tự đánh lửa tự thiêu. Trong khi 

lửa cháy nóng dữ dội, Hòa thượng Thích 

Quảng Đức vẫn ngồi yên vững chắc, tay 

chắp niệm Phật. Hòa thượng Thích Quảng 

Đức tự thiêu để yêu cầu chính phủ giải tỏa 

chùa Từ Đàm với trên 300 tăng ni, Phật tử, 

trong đó có Hòa thượng Hội chủ Thích Tịnh 

Khiết và các tăng ni, Phật tử; đồng thời, 

gửi một bức thư yêu cầu Ngô Đình Diệm giải 

quyết kịp thời năm nguyện vọng chính đáng 

của Phật giáo miền Nam (45). Trước khi tự 

thiêu, Hòa thượng Thích Quảng Đức phát đại 

nguyện: “Nhận thấy Phật giáo nước nhà 

đương lúc ngửa nghiêng, tôi là một tu sĩ, 

mệnh danh là trưởng tử của Như Lai không 

lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để Phật pháp 

tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu 

thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi 

hướng công đức bảo tồn Phật giáo… Cầu 

nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an 

lạc” (46). 

“Tự thiêu là một hình thức đấu tranh về 

cơ bản là tiêu cực” (47), song không phải là 

một điều xa lạ với tục lệ của một số pháp 

phái Phật giáo trong những thời kỳ nhất 

định. Trong hoàn cảnh miền Nam Việt 

Nam dưới chính sách kỳ thị, đàn áp Phật 

giáo, hình thức đấu tranh “tự thiêu” có một 

giá trị tích cực. Hình ảnh tự thiêu của Hòa 

thượng Thích Quảng Đức đã trở thành 

“một bản án không gì bao che được đối với 

chế độ bù nhìn của Mỹ ở Sài Gòn, đồng thời 

cũng là một lời kêu gọi đồng bào và Phật tử 

đấu tranh chống phát xít, dù chết không 

chịu lùi bước” (48). Hình ảnh tự thiêu của 

Hòa thượng Thích Quảng Đức mở đầu cho 

một loạt hành động phát nguyện “tự thiêu” 

và tạo động lực để tín đồ Phật tử và nhân 

dân đứng lên đấu tranh chống chính sách 

phát xít, phản động của chính quyền Ngô 

Đình Diệm. Các hành động “tự thiêu” của 

Đại đức Thích Nguyên Hương (4-8), Đại 

đức Thích Thanh Tuệ (13-8), Thích nữ 

Diệu Quang (15-8), Thượng tọa Thích Tiêu 

Diêu (16-8), Đại đức Thích Quảng Hương 

(5-10), Đại đức Thích Thiện Mỹ (27-10) vào 

năm 1963, làm cho cuộc đấu tranh bảo vệ 
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chính pháp của Phật giáo miền Nam phát 

triển đến cao trào và buộc chính quyền Ngô 

Đình Diệm phải nhượng bộ, thỏa thuận 

đáp ứng năm nguyện vọng chính đáng của 

đồng bào Phật tử. Sau hình ảnh tự thiêu 

của Hòa thượng Thích Quảng Đức, các tổ 

chức, hội, giáo hội vốn thiếu tính thống 

nhất, phân tán và có phần chia rẽ đã đoàn 

kết ý chí và hành động, thành lập một tổ 

chức ý chí bảo vệ chính pháp chung là ủy 

ban liên phái bảo vệ Phật giáo do Hội chủ 

Tổng hội Phật giáo Việt Nam là Hòa 

thượng Thích Tịnh Khiết đứng đầu. Sự ra 

đời của ủy ban liên phái không những định 

hướng, dẫn đạo cho tăng ni, Phật tử miền 

Nam đấu tranh bảo vệ chính pháp, mà còn 

là điểm kết nối để thống nhất ý chí và hành 

động, tạo điều kiện tiền đề cho cuộc vận 

động thành lập một tổ chức giáo hội thống 

nhất về sau. 

Hình ảnh tự thiêu phát nguyện vì chính 

pháp cùng những viên xá lợi kết tinh từ 

“nhục thể” và “trái tim bất diệt” của Hòa 

thượng Thích Quảng Đức đã đưa Hòa 

thượng Thích Quảng Đức trở thành một 

biểu tượng Phật giáo cao quý, trở thành 

một vị bồ tát trong lòng tăng ni, Phật tử 

miền Nam Việt Nam. Ngọn lửa tự thiêu 

Thích Quảng Đức trở thành bất tử và đi 

vào thực tiễn như một giá trị truyền thống, 

cao quý và xả thân của Phật giáo, tâm thức 

văn hóa Phật giáo Việt Nam không chỉ 

trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính pháp 

năm 1963 mà còn trong hoạt động “hoằng 

dương Phật pháp, nhị thập tứ hành” của 

tăng ni Phật giáo Việt Nam hiện nay. 

Đối với chính quyền Sài Gòn, hình ảnh 

tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức 

đã tác động đến tâm lý, hành động luống 

cuống của Ngô Đình Diệm, đưa đến những 

quyết định vội vàng, thúc đẩy cuộc đấu 

tranh bảo vệ đạo pháp của Phật giáo tiến 

đến bước ngoặt mới. Hình ảnh Hòa thượng 

Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối 

chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật 

giáo, nhanh chóng được lan truyền khắp 

nơi trong cả nước và trên thế giới, gây nên 

sự chấn động tâm lý của nhân loại tiến bộ, 

trước hết và trực tiếp là hơn 70.000 đồng 

bào Phật tử và dân Sài Gòn đi theo đám 

tang của nhà sư (49). Lo sợ một cuộc đấu 

tranh chính trị lớn có thể xảy ra, Ngô Đình 

Diệm đưa ra lời thanh minh, kêu gọi giới 

tăng ni, Phật tử bình tĩnh: “Sự hòa giải 

đang tiến hành tốt đẹp thì, sớm nay, do sự 

tuyên truyền quá khích che giấu sự thật, 

gây sự hoài nghi về thiện chí của chính 

phủ, khiến một số người bị đầu độc gây một 

vụ án mạng oan uổng làm tôi rất đau lòng” 

(50); song lại thể hiện bản chất độc tài “còn 

có Hiến pháp, nghĩa là có tôi” trong khi 

Ngô Đình Diệm là “con dao găm” (51). Tạm 

thời nhượng bộ để yên dư luận, Ngô Đình 

Diệm đã chỉ đạo ủy ban liên bộ nhanh 

chóng tìm cách liên lạc với ủy ban liên phái 

bảo vệ Phật giáo để kịp thời giải quyết tình 

hình căng thẳng giữa tăng ni, Phật tử với 

chính quyền. Nhờ sức ảnh hưởng của hình 

ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu 

mà phiên họp lần thứ hai giữa ủy ban liên 

bộ và ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo đạt 

được kết quả, các nguyện vọng chính đáng 

của Phật giáo miền Nam được giải quyết 

thỏa đáng thông qua Thông cáo chung. Cuộc 

đấu tranh bảo vệ chính pháp của phật giáo 

miền Nam chuyển từ yêu cầu giải quyết các 

nguyện vọng chính đáng của phật giáo sang 

đấu tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh Thông 

cáo chung của chính quyền Sài Gòn; hay nói 

cách khác, cuộc đấu tranh của tăng ni, Phật 

tử chuyển sang giai đoạn đấu tranh có cơ sở 

pháp lý vững chắc. 

Hình ảnh tự thiêu của Hòa thượng 

Thích Quảng Đức làm cho chế độ Ngô Đình 

Diệm đi đến quyết định sai lầm. “Vụ tự 

thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức đã tác 
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động nhiều tới Ngô Đình Diệm. Ngô Đình 

Diệm trở nên thẫn thờ, lầm lú và nhiều khi 

lộ rõ sự bối rối. Ngô Đình Nhu không thể cứ 

đứng ngoài cuộc, phải nhảy vào để chèo 

chống. Bọn mật vụ của Ngô Đình Nhu và 

của Ngô Đình Cẩn đã thu được nhiều bằng 

chứng lãnh sự quán của Mỹ ở Huế thường 

xuyên liên hệ với các thầy ở chùa Từ Đàm, 

CIA của Mỹ ở Sài Gòn luôn luôn đi lại chùa 

Xá Lợi. Ngô Đình Nhu không chủ trương 

nhân nhượng” (52). Ngô Đình Nhu cho 

rằng, cuộc đấu tranh này là “phản loạn, tay 

sai Việt cộng, tay sai ngoại bang”; còn Trần 

Lệ Xuân thì đưa ra lời lẽ quá quắt, khiến 

dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ khi 

xem vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích 

Quảng Đức là vụ “nướng, quay sư” (53). Hai 

sự thật có tính chất nghiêm trọng đặt trước 

chính quyền Sài Gòn là vụ tự thiêu của Hòa 

thượng Thích Quảng Đức và việc bà Trần Lệ 

Xuân xem đây như là vụ “nướng, quay sư”, 

đã làm xuất hiện “hình ảnh không thể chấp 

nhận được của chế độ Ngô Đình Diệm đã 

được thể hiện bằng lời nói và hình ảnh, 

không bao giờ bị xóa bỏ” (54). Đây là một 

trong những nguyên nhân quan trọng dẫn 

đến việc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô 

Đình Diệm vào ngày 1-11-1963, theo nhân 

viên CIA William Colby đã cho rằng: “Điều 

có thể dẫn đến việc lật đổ Ngô Đình Diệm là 

bức ảnh chụp vị sư tự thiêu” (55). 

Ngày 5-7-1963, chính quyền Ngô Đình 

Diệm tổ chức xét xử tại Tòa án quân sự đặc 

biệt Sài Gòn về vụ “phản loạn nhảy dù” 

ngày 11-11-1960 nhằm cảnh cáo và thăm 

dò thái độ của trí thức, sinh viên và đảng 

phái khi mỗi ngày một đông đảo ủng hộ 

cuộc đấu tranh của Phật giáo. Nhà văn 

Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam, một bị 

can của phiên tòa, đã uống thuốc độc tự tử 

để phản đối chế độ độc tài Ngô Đình Diệm 

và nhắn lời trăn trối đầy máu lệ với quốc 

dân, đồng bào: “Đời tôi để lịch sử xử. Tôi 

không chịu để ai xử cả... Tôi tự hủy mình 

cũng như Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu 

là để cảnh cáo những ai chà đạp mọi thứ tự 

do” (56). ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo 

đã nhanh chóng vận động giới trí thức và 

sinh viên biến đám tang nhà văn Nhất 

Linh thành một cuộc biểu dương lực lượng 

đông đảo chống chế độ Ngô Đình Diệm. Từ 

đó, cuộc đấu tranh bảo vệ chính pháp của 

Phật giáo không còn giới hạn trong khuôn 

khổ Phật giáo, mà “trở thành một cuộc 

khủng hoảng có tính chính trị và liên hệ 

đến mọi thành phần khác của đại khối dân 

tộc” (57). Ngày 24-7, một số linh mục và 

thanh niên Thiên Chúa giáo gửi thư đến 

Giáo hoàng Phaolô VI và đức Khâm sứ Tòa 

thánh Vaticăng tại Sài Gòn “cầu xin đức 

Giáo hoàng dùng uy quyền tối cao để can 

thiệp với Ngô Đình Diệm chấm dứt tình 

trạng đàn áp Phật giáo tại Việt Nam để 

mọi người được sống an vui trong tình 

huynh đệ” (58). Đến ngày 4-8, Giáo hoàng 

Phaolô VI chính thức kêu gọi chính quyền 

Ngô Đình Diệm “lưu tâm đến quyền lợi của 

nhân dân” (59). 

Đối với dư luận thế giới, ngọn lửa tự 

thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức 

giúp dư luận quốc tế, trước hết là giới tăng 

ni, Phật tử trên thế giới hiểu rõ về sự đàn 

áp Phật giáo của chính quyền Sài Gòn, từ 

đó đưa phạm vi cuộc đấu tranh bảo vệ 

chính pháp của Phật giáo không chỉ ở miền 

Nam Việt Nam, mà còn lan rộng khắp các 

quốc gia trên thế giới và đến diễn đàn lớn 

nhất hành tinh - Liên hợp quốc. Ngày 29-

4-1963, khoảng 4.000 tăng ni, Phật tử Sri 

Lanka tổ chức míttinh tại Colombo lên án 

chính quyền Ngô Đình Diệm ngược đãi 

Phật giáo; Thủ tướng Sri Lanka 

Bandaranaike đã kêu gọi các nước châu ¸ 

và châu Phi hưởng ứng đề nghị đưa vấn đề 

chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật 

giáo ra trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. 
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Sau đó, nhiều tổ chức, đoàn thể Phật giáo 

và cả Thiên Chúa giáo các nước Mianma, 

Malaixia, Campuchia, Nhật Bản, Anh, Mỹ, 

Trung Quốc tổ chức biểu tình, gửi thỉnh 

nguyện thư yêu cầu Liên hợp quốc có nghị 

quyết buộc chính quyền Ngô Đình Diệm 

chấm dứt đàn áp Phật giáo và vi phạm 

nhân quyền. Hội Đoàn kết ¸ - Phi tại ấn 

Độ lên án chính sách kỳ thị, kỳ thị tôn giáo 

của chính quyền Sài Gòn… (60). Đến giữa 

tháng 8-1963, Tổng Thư ký Liên hợp quốc 

U Thant gửi thư cảnh báo Ngô Đình Diệm 

và thông báo cho biết nhiều tổ chức trên 

thế giới đã đề nghị đưa vấn đề kỳ thị tôn 

giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm ra Đại 

hội đồng Liên hợp quốc (61). Tổng Thư ký 

Liên hợp quốc U Thant cho rằng: “không có 

quốc gia nào hỗn loạn như Nam Việt Nam 

và càng ngày càng tệ hơn. Nó hoàn toàn 

thiếu hai ưu điểm của dân chủ, khả năng 

thay đổi chính quyền bằng thủ tục hiến 

pháp và khả năng tiến hành công việc bằng 

thuyết phục thay vì vũ lực” (62). Qua đó, uy 

tín quốc tế của chính quyền Việt Nam Cộng 

hòa bị suy giảm, làm chính phủ Mỹ e ngại 

trong việc tăng cường can thiệp vào miền 

Nam Việt Nam để thi hành chính sách xâm 

lược thực dân kiểu mới. 

Theo thiền sư Thích Nhất Hạnh, “thế 

giới bắt đầu thực sự quan tâm đến vấn đề 

Việt Nam và vai trò của người Phật tử sau 

khi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu 

trên đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn vào 

ngày 11-6-1963, để kêu gọi dư luận thế giới 

quan tâm đến những đau khổ của nhân 

dân [miền Nam - TG] Việt Nam dưới chế 

độ áp bức của Ngô Đình Diệm. Việc Hòa 

thượng Thích Quảng Đức tự thiêu có tác 

động tình cảm lớn hơn nhiều đối với 

phương Tây so với phương Đông, bởi vì sự 

khác biệt lớn về nguồn gốc tôn giáo và văn 

hóa” (63). Điều đó càng kích thích dư luận 

các nước phương Tây tìm hiểu về Phật giáo 

Việt Nam và mở rộng hơn nữa là vấn đề 

chiến tranh ở Việt Nam, từ đó nhận rõ 

nguyên nhân của hành động tự thiêu của 

Hòa thượng Thích Quảng Đức trước chính 

sách kỳ thị, đàn áp Phật giáo của chính 

quyền Ngô Đình Diệm, bản chất việc chính 

phủ Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam. 

Đối với Mỹ, bức ảnh tự thiêu của Hòa 

thượng Thích Quảng Đức đã chạm đến trái 

tim của người dân Hoa Kỳ, lột tả chế độ 

phát xít, phản động của chính quyền Ngô 

Đình Diệm. Hòa thượng Thích Quảng Đức 

tự thiêu “dường như là một hành động tín 

ngưỡng cực đoan, kỳ lạ đối với người Mỹ và 

người châu Âu, những người rùng mình 

trước những bức ảnh chụp ngọn lửa xăng 

đang thiêu rụi nhà sư. Nếu họ không hiểu 

biểu tượng tôn giáo trong hành động của 

Quảng Đức, người Mỹ sẽ cảm thấy rằng 

một tình trạng bất ổn sâu xa đã xâm chiếm 

Việt Nam và rằng đa số Phật tử trong nước 

đã cố gắng tổ chức và biểu thị cho các cuộc 

biểu tình chống lại sự phân biệt đối xử của 

chính quyền Ngô Đình Diệm” (64). Tình 

hình đó khiến chính phủ Mỹ dè chừng 

trong việc có những động thái tăng cường 

can thiệp quân sự vào miền Nam Việt 

Nam. Vì vậy, chính phủ Mỹ đã yêu cầu Ngô 

Đình Diệm có giải pháp ổn định tình hình 

Phật giáo, song không được Ngô Đình Diệm 

thực thi hiệu quả. Điều đó làm cho giới cố 

vấn Mỹ đi đến sự chia rẽ giữa nhóm ủng hộ 

Ngô Đình Diệm và phe còn lại là tìm một 

người mới thay Ngô Đình Diệm, thực hiện 

chính sách thực dân xâm lược kiểu mới của 

họ. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng 

liên quân Mỹ Maxwell D. Taylor đã khẳng 

định: “Chúng tôi đã xem những bức ảnh 

đầy bi đát và khủng khiếp về các tu sĩ Phật 

giáo tự thiêu - có lẽ là để phản đối sự cai trị 

độc tài của Ngô Đình Diệm. Nó dẫn đến sự 

chia rẽ thực sự giữa các cố vấn của 

Kennedy về việc chúng ta sẽ đi đâu từ đây 
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- bởi vì có một nhóm mạnh đã chọn khẩu 

hiệu “Bạn không thể thắng với Ngô Đình 

Diệm”. Nhóm khác, mà tôi thuộc về, lập 

luận rằng có lẽ chúng ta không thể thắng 

với ông Ngô Đình Diệm, nhưng nếu không 

phải là ông Ngô Đình Diệm thì là ai? Và 

câu trả lời là sự im lặng hoàn toàn” (65). 

Cuối cùng phe tìm người thay Diệm thắng 

thế, một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền 

Ngô Đình Diệm từng bước được định hình 

và xây dựng kế hoạch của lực lượng các 

tướng lĩnh quân đội Sài Gòn, có sự hỗ trợ 

trực tiếp từ Đại sứ Henry Cabot Lodge. 

Ngày 1-11-1963, cuộc đảo chính lật đổ 

chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu và 

giành thắng lợi nhanh chóng. Từ đó, cuộc 

đấu tranh bảo vệ Phật giáo, chống chính 

sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô 

Đình Diệm, cũng kết thúc. 

4. Tạm kết 

Cuộc đấu tranh bảo vệ chính pháp của 

Phật giáo miền Nam năm 1963 trước chính 

sách cai trị kỳ thị tôn giáo của chính quyền 

Ngô Đình Diệm là một phong trào đấu 

tranh chính trị ở miền Nam, phản ánh sinh 

động những mâu thuẫn chính yếu trong xã 

hội miền Nam Việt Nam sau năm 1954. 

Tuy nhiên, trong khuôn khổ chế độ “gia 

đình trị” Ngô Đình Diệm, cuộc đấu tranh 

bảo vệ chính pháp của Phật giáo theo 

phương thức bất bạo động, chủ yếu gây sức 

ép đối với chính quyền cải thiện chính sách, 

nên khi chính quyền cứng rắn thì cuộc đấu 

tranh đi vào bế tắc, mãi đến khi chính phủ 

Mỹ “thay ngựa giữa dòng” cuộc đấu tranh 

mới tháo gỡ được bế tắc. Tuy nhiên, trong 

ba năm sau đó (1964 - 1966), Phật giáo lại 

tiếp tục bước vào giai đoạn đấu tranh mới 

đối với các chính quyền mới ở miền Nam 

Việt Nam do chính phủ Mỹ dựng lên. 

Tuy vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ chính 

pháp của Phật giáo miền Nam Việt Nam 

năm 1963 theo hình thức bất bạo động 

chứng tỏ tinh thần hòa bình của Phật giáo, 

đánh thức tâm thức và tình cảm của đông 

đảo nhân loại tiến bộ. Đặc biệt, hình ảnh tự 

thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức đưa 

cuộc đấu tranh bảo vệ chính pháp lên đến 

cao trào, tạo nên sự đoàn kết, nhất trí giữa 

các tổ chức, hội, giáo hội ở miền Nam Việt 

Nam, xúc tiến cuộc đấu tranh bảo vệ Phật 

giáo và vận động thành lập một giáo hội 

Phật giáo thống nhất; tạo nên một làn sóng 

dư luận mạnh mẽ về vấn đề Việt Nam làm 

cho chính quyền Ngô Đình Diệm nhượng bộ; 

đồng thời, là chất xúc tác cho một loạt hành 

động sai lầm của chính quyền Ngô Đình 

Diệm và sự phân hóa chính giới Mỹ, đẩy gia 

đình họ Ngô đến ngõ cụt sụp đổ. Ngoài ra, 

sự xả thân vì đạo Phật của Hòa thượng 

Thích Quảng Đức đã đưa Hòa thượng trở 

thành một vị bồ tát trong lòng tăng ni, Phật 

tử miền Nam Việt Nam, tạo ra giá trị truyền 

thống, cao quý và xả thân của Phật giáo, góp 

phần tạo nên tâm thức văn hóa Phật giáo 

Việt Nam hiện đại. 

____________________ 
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